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Sè 19/2005/TTLT/BL§TBXH-BTC-BKH§T 

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2005 

thông tư liên tịch 

Hướng dẫn thi hunh Nghị định số 81/CP nguy 23 tháng 11 năm 1995 vu Nghị 
định số 116/2004/NĐ-CP nguy 23 tháng 4 năm 2004 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 81/CP của Chính phủ quy định chi tiết vu hướng dẫn thi 
hunh một số điều của Bộ Luật lao động về lao động lu người tun tật 

Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người tàn tật và Nghị 
định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23/4/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ (sau đây gọi chung là Nghị định số 
81/CP đã được sửa đổi, bổ sung); 

Sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là liên Bộ) hướng dẫn thực 
hiện như sau: 

I. Đối tượng áp dụng 

1. Lao động là người tàn tật theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 81/CP đã được sửa 
đổi, bổ sung; 

2. Các cơ sở dạy nghề do Nhà nước, tổ chức và cá nhân lập ra để đào tạo, đào tạo lại, bổ 
túc nghề theo quy định của pháp luật; 

3. Cơ sở dạy nghề dành riêng cho người tàn tật theo quy định tại Điều 2 của Nghị định 
số 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung; 

4. Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp nhà nước, 
Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 

5. Cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật theo quy định tại Điều 3 của 
Nghị định số 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung. 

II. Lập, sử dụng vu quản lý Quỹ việc lum dunh cho người tun tật ở tỉnh, thunh phố 
trực thuộc Trung ương  

1. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) có trách 
nhiệm lập Quỹ việc làm dành cho người tàn tật (sau đây gọi chung là Quỹ) theo quy định tại 
khoản 1 Điều 5 của Nghị định số 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung để giúp đỡ người tàn tật học 
nghề, tạo việc làm, hỗ trợ các cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người 
tàn tật, hỗ trợ các doanh nghiệp khác thuộc mọi thành phần kinh tế có nhận người tàn tật vào 
học nghề và làm việc đạt tỷ lệ cao. 

2. Quản lý quỹ: Quỹ do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập và 
giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm chủ tài khoản. 

3. Quỹ được hình thành từ các nguồn dưới đây: 



a. Ngân sách địa phương: 

Hàng năm, căn cứ khả năng ngân sách địa phương và nhu cầu giải quyết việc làm, học 
nghề cho người tàn tật tại địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân 
quyết định bố trí một khoản từ ngân sách cho Quỹ; 

b. Khoản nộp hàng tháng của các doanh nghiệp không nhận đủ số người tàn tật vào làm 
việc theo quy định tại Điều 14, 15 của Nghị định số 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung và tiết 2, 
điểm B, Mục VI của Thông tư này; 

c. Nguồn tài trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; 

d. Các nguồn thu khác. 

4. Quỹ được sử dụng như sau: 

a. Cấp hỗ trợ đối với các đối tượng sau: 

- Cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật để xây dựng, 
sửa chữa nhà xưởng, mua máy móc, thiết bị kỹ thuật, duy trì dạy nghề và phát triển sản xuất 
theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Doanh nghiệp khác thuộc mọi thành phần kinh tế nhận người tàn tật vào làm việc cao 
hơn tỷ lệ quy định tại Điều 14 của Nghị định số 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung khi sản xuất 
kinh doanh gặp nhiều khó khăn hoặc có dự án phát triển sản xuất nhưng phải được cấp có 
thẩm quyền xem xét hỗ trợ; 

- Cơ quan quản lý để đào tạo nâng cao năng lực đối với người làm công tác dạy nghề, tư 
vấn, giới thiệu việc làm cho người tàn tật. 

b. Cho vay với lãi suất ưu đãi (theo mức lãi suất cho vay đối với người tàn tật của Ngân 
hàng chính sách xã hội) đối với các đối tượng sau: 

- Cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật; 

- Cá nhân và nhóm lao động là người tàn tật; 

- Cơ sở dạy nghề nhận người tàn tật vào học nghề và doanh nghiệp khác thuộc mọi 
thành phần kinh tế nhận người tàn tật vào làm việc với tỷ lệ lao động là người tàn tật cao hơn 
tỷ lệ quy định tại Điều 14 của Nghị định số 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung. 

c. Chi không quá 5% tổng số thu của Quỹ cho công tác quản lý Quỹ. 

d. Số dư hàng năm của Quỹ được chuyển sang năm sau. Không sử dụng Quỹ việc làm 
này vào các mục đích khác. 

III. Chế độ đối với lao động lu người tun tật 

1. Người tàn tật học nghề, bổ túc nghề, đào tạo lại nghề tại các cơ sở dạy nghề do Nhà 
nước quản lý được hưởng các chế độ quy định tại khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 81/CP đã 
được sửa đổi, bổ sung. 

Riêng đối với người tàn tật thuộc đối tượng có công với cách mạng được hưởng ưu đãi 
theo quy định tại Thông tư số 26/1999/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BGDĐT ngày 2/11/1999 của 
Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính - Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 
23/2001/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 6/4/2001 của Liên Bộ Tài chính - Lao động - Thương 
binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi trong giáo dục và đào tạo. 

2. Người tàn tật học nghề ngắn hạn (dưới 1 năm) được hỗ trợ một phần tiền ăn, ở, đi lại 
trong thời gian học nghề từ nguồn kinh phí dành cho dạy nghề hàng năm thuộc Chương trình 
mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của Nghị định số 



81/CP đã được sửa đổi, bổ sung. Mức hỗ trợ theo quy định tại tiết b điểm 1 mục VII của 
Thông tư này. 

3. Cá nhân hoặc nhóm lao động là người tàn tật, tự tạo việc làm có nhu cầu về vốn để 
sản xuất - kinh doanh - dịch vụ được xem xét vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Quỹ Quốc gia về 
việc làm, Quỹ việc làm dành cho người tàn tật và nguồn vốn cho vay xoá đói, giảm nghèo. 
Mức vay, thời hạn vay, lãi suất vay vốn và thủ tục cho vay thực hiện theo quy định của các 
Quỹ trên. 

IV. Chính sách đối với cơ sở dạy nghề dunh riêng cho người tun tật 

Sau 12 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, cơ sở dạy nghề dành riêng cho người tàn tật 
được hưởng các chính sách theo qui định sau: 

1. Được cấp vốn hỗ trợ từ Quỹ theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 81/CP đã được 
sửa đổi, bổ sung để đào tạo, đào tạo lại, bổ túc nghề cho lao động là người tàn tật; mua sắm 
trang thiết bị, mở rộng cơ sở dạy nghề, thu nhận thêm người tàn tật vào học nghề, tạo lập cơ 
sở vật chất kỹ thuật ban đầu. Mức hỗ trợ theo quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trên 
cơ sở dự án phát triển dạy nghề và số lượng người tàn tật được đào tạo hàng năm. 

2. Được xét vay vốn từ Quỹ theo quy định tại Điều 8 của Nghị định số 81/CP đã được 
sửa đổi, bổ sung để duy trì, mở rộng hoạt động dạy nghề. Mức, thời hạn và lãi suất vay áp 
dụng theo quy định hiện hành về cho vay vốn từ nguồn vốn cho vay xoá đói, giảm nghèo và 
tạo việc làm của Ngân hàng chính sách xã hội. 

3. Được hưởng chính sách theo quy định tại mục V Thông tư này đối với cơ sở dạy nghề 
có tổ chức sản xuất gắn với thực hành, nâng cao tay nghề, tạo việc làm cho người tàn tật, có 
đủ các điều kiện quy định tại Điều 3 của Nghị định số 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung. 

4. Các chính sách và chế độ ưu đãi khác theo quy định tại Điều 9, 10, 11 của Nghị định 
số 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung như sau: 

a. Được Nhà nước bảo trợ và khuyến khích phát triển; được ưu tiên cấp địa điểm thuận 
lợi để lập cơ sở dạy nghề, giúp đỡ đầu tư kỹ thuật; được miễn, giảm thuế theo quy định của 
các văn bản pháp luật Thuế hiện hành; 

b. Được giao quản lý và sử dụng các tài sản của Nhà nước gồm cả các nguồn vốn do 
Nhà nước đầu tư, nguồn do tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước trợ giúp theo đúng nội 
dung mục đích quy định tại Thông tư này. 

V. Chính sách đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dunh riêng cho người tun tật 

Sau 6 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho 
người tàn tật được hưởng các chính sách theo quy định sau: 

1. Được cấp vốn hỗ trợ từ Quỹ theo qui định tại Điều 7 của Nghị định số 81/CP đã được 
sửa đổi, bổ sung khi có dự án đổi mới, bổ sung trang thiết bị, mở rộng phát triển sản xuất thu 
hút thêm người tàn tật vào làm việc, tạo lập cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu. Mức hỗ trợ theo 
quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở dự án sản xuất kinh doanh và số lượng 
người tàn tật đang làm việc tại cơ sở. 

2. Được xét vay vốn từ Quỹ theo qui định tại Điều 8 của Nghị định số 81/CP đã được 
sửa đổi, bổ sung và vay vốn từ nguồn vốn cho vay xoá đói giảm nghèo và tạo việc làm của 
Ngân hàng chính sách xã hội để duy trì, mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm và 
thu hút thêm người tàn tật vào làm việc. Mức vay, thời hạn vay, lãi suất vay vốn và thủ tục vay 
thực hiện theo quy định hiện hành. 

3. Được xét hỗ trợ một phần kinh phí đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho 
người tàn tật có tổ chức dạy nghề, nâng cao tay nghề cho người tàn tật tại cơ sở, hoặc gửi 



người tàn tật đi học nghề tại các trường, các Trung tâm dạy nghề không được Nhà nước cấp 
kinh phí đào tạo. 

4. Các chính sách và chế độ ưu đãi khác theo quy định tại Điều 9, 10, 11 Nghị định 
81/CP đã được sửa đổi, bổ sung như sau: 

a. Được Nhà nước bảo trợ và khuyến khích phát triển; được ưu tiên cấp địa điểm thuận 
lợi để lập cơ sở sản xuất kinh doanh, được giúp đỡ đầu tư kỹ thuật, cải tiến đổi mới công 
nghệ; được miễn, giảm thuế theo quy định của các Luật Thuế và các văn bản hướng dẫn thực 
hiện; 

b. Được giao quản lý và sử dụng các tài sản của Nhà nước gồm cả các nguồn vốn do 
Nhà nước đầu tư, nguồn do tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước trợ giúp theo đúng nội 
dung mục đích quy định tại Thông tư này. 

VI. Quyền lợi vu nghĩa vụ của cơ sở dạy nghề vu doanh nghiệp nhận người tun tật 
vuo học nghề vu lum việc theo quy định tại điều 13, 14, 15 của Nghị định số 81/CP đã 
được sửa đổi, bổ sung 

1. Cơ sở dạy nghề có dự án dạy nghề cho người tàn tật được vay vốn từ Quỹ để mua sắm 
đồ dùng, trang thiết bị phục vụ dạy và học. Mức, thời hạn và lãi suất vay được áp dụng như 
đối với cơ sở dạy nghề dành riêng cho người tàn tật. 

2. Các doanh nghiệp có trách nhiệm nhận người tàn tật theo tỷ lệ quy định tại Điều 14 
của Nghị định số 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung và bố trí việc làm phù hợp với khả năng của 
từng người. 

Trường hợp doanh nghiệp nhận thấp hơn tỷ lệ quy định trên thì hàng tháng phải nộp vào 
Quỹ số tiền tương ứng với mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định nhân với số 
người còn thiếu. Khoản tiền này được hạch toán vào chi phí sản phẩm hoặc dịch vụ. Chậm 
nhất đến ngày 31 tháng 3 năm sau phải nộp vào Quỹ đủ số tiền phải nộp của năm trước liền 
kề. 

Doanh nghiệp đóng ở địa phương nào thì nộp tiền vào Quỹ tại địa phương đó. Trường 
hợp doanh nghiệp có nhiều đơn vị thành viên thì đơn vị thành viên đóng trên địa phương nào 
thì nộp ở địa phương đó. 

Riêng những doanh nghiệp nhận lao động là người tàn tật cao hơn tỷ lệ quy định, khi 
gặp khó khăn hoặc có dự án phát triển sản xuất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì được 
hưởng chính sách hỗ trợ hoặc vay vốn từ Quỹ. Mức hỗ trợ hoặc mức vay do Sở Lao động -  
Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư đề nghị Uỷ 
ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định. 

VII. Hướng dẫn thực hiện kinh phí hỗ trợ đuo tạo nghề ngắn hạn cho người tun tật 
từ chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đuo tạo theo Khoản 1 Điều 13 của Nghị 
định số 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung 

1. Kinh phí hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động là người tàn tật theo quy định tại 
Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung được tính theo số lượng học 
viên thực tế học nghề, kinh phí được chi theo nội dung và mức cụ thể như sau: 

a. Nội dung chi: 

- Chi tuyển sinh, khai giảng, bế giảng, cấp chứng chỉ nghề; 

- Chi thuê giáo viên dạy lý thuyết và giáo viên hướng dẫn thực hành nghề; 

- Chi hỗ trợ nguyên vật liệu học nghề; 

- Chi thuê lớp học, thuê thiết bị dạy nghề chuyên dụng cho người tàn tật (nếu có); 



- Chi chỉnh sửa, biên soạn lại chương trình, giáo trình; 

- Chi cho công tác quản lý lớp học; 

- Chi hỗ trợ ăn ở, đi lại cho học viên; 

b. Mức chi tối đa không quá 540.000 đồng/học viên/tháng. Trong đó: 

- Chi hỗ trợ dạy nghề cho cơ sở dạy nghề tối đa không quá 300.000 đồng/học 
viªn/th¸ng; 

- Chi hỗ trợ ăn ở, đi lại cho học viên: 240.000 đồng/tháng cho mỗi học viên trong quá 
trình học nghề ngắn hạn; 

2. Quản lý kinh phí 

- Kinh phí hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động là người tàn tật được bổ sung có mục 
tiêu cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo cơ chế quản lý các chương trình mục 
tiêu quốc gia; 

- Kinh phí hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động là người tàn tật được thanh toán cho 
cơ sở dạy nghề. Cơ sở dạy nghề có trách nhiệm thanh toán cho học viên là người tàn tật khoản 
kinh phí hỗ trợ ăn ở, đi lại; 

- Kinh phí hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho người tàn tật chỉ được hỗ trợ một lần cho mỗi 
học viên; 

- Việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật 
Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước. 

3. Cơ sở tham gia dạy nghề cho lao động là người tàn tật phải xây dựng kế hoạch chi tiết 
dạy nghề cho lao động là người tàn tật theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội; tổ chức thực hiện dạy nghề đúng đối tượng, nội dung theo kế hoạch được giao; sử dụng 
kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, không để thất thoát; chịu trách nhiệm về việc sử dụng 
và quyết toán kinh phí được giao và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, thành phố và Liên Bộ. 

VIII. Tổ chức thực hiện 

1. Lao động là người tàn tật theo quy định tại Thông tư này phải có giấy xác nhận của 
Hội đồng giám định Y khoa về tình trạng tàn tật và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do tàn 
tật (hồ sơ, thủ tục giám định y khoa áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư Liên bộ số 34/TT-
LB ngày 29/12/1993 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế); đối với lao động là 
thương binh, bệnh binh phải có giấy chứng nhận thương binh hoặc giấy chứng nhận bệnh 
binh. 

Riêng người tàn tật thuộc các dạng điếc, câm, mù, cụt hoặc liệt chân tay, thiểu năng trí 
tuệ (đần độn), có thân hình dị dạng đặc biệt chỉ cần giấy xác nhận của Trung tâm Y tế huyện, 
quận, thị xã (không phải qua Hội đồng giám định Y khoa). 

2. Cơ sở dạy nghề và cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật, cơ sở dạy 
nghề và doanh nghiệp nhận người tàn tật vào học nghề, lao động đạt tỷ lệ cao hơn mức quy 
định tại Điều 14 Nghị định số 81/CP thì phải được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
chứng nhận là “Cơ sở dạy nghề dành riêng cho người tàn tật” hoặc “Cơ sở sản xuất kinh 
doanh dành riêng cho người tàn tật”, hoặc chứng nhận là “Doanh nghiệp có người tàn tật tham 
gia cao hơn tỷ lệ quy định”. 

Các cơ sở nói trên phải có hồ sơ đề nghị chứng nhận gửi Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội theo quy định sau: 



- Văn bản đề nghị chứng nhận là “Cơ sở dạy nghề dành riêng cho người tàn tật” hoặc 
“Cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật” hoặc “Doanh nghiệp có người tàn 
tật tham gia cao hơn tỷ lệ quy định”; 

- Bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập và giấy phép kinh doanh (hay 
giấy phép hoạt động dạy nghề đối với cơ sở dạy nghề) có chứng nhận của Công chứng Nhà 
nước; 

- Điều lệ hoặc quy chế hoạt động của cơ sở đã được ban hành theo quy định của pháp 
luật; 

- Danh sách cán bộ lãnh đạo của cơ sở gồm giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng 
hoặc tương đương; 

- Danh sách lao động (hoặc học viên) đang được sử dụng (hoặc đang học) trong đó ghi 
rõ danh sách người tàn tật có xác nhận của Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội 
huyện, quận, thị xã. 

3. Các cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp thuộc đối tượng 
được hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung và Thông tư 
này có nhu cầu cấp vốn hỗ trợ hoặc vay vốn phải có dự án gửi Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Sở Tài chính để kiểm tra, thẩm định. Dự án đề nghị cấp vốn hỗ trợ và dự án đề nghị 
vay vốn phải làm riêng. Chủ dự án là người phụ trách cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất kinh 
doanh, hoặc giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm về sự chính xác của các nội dung được 
đề cấp trong dự án, phải quản lý vốn cấp và hoàn trả đủ vốn vay, lãi suất vay đúng quy định. 

Hồ sơ dự án gồm có: 

- Công văn đề nghị hỗ trợ hoặc vay vốn; 

- Dự án đề nghị cấp vốn hỗ trợ hoặc dự án vay vốn; 

- Danh sách lao động (hoặc học viên) đang được sử dụng (hoặc đang học) trong đó ghi 
rõ danh sách người tàn tật có xác nhận của Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội 
huyện, quận, thị xã. 

- Bản sao giấy chứng nhận “Cơ sở dạy nghề dành riêng cho người tàn tật” hoặc “Cơ sở 
sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật” hoặc “Doanh nghiệp có người tàn tật tham 
gia cao hơn tỷ lệ quy định” có chứng nhận của công chứng Nhà nước. 

4. Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội huyện, quận, thị xã có trách nhiệm: 
kiểm tra, xác nhận danh sách lao động, học viên trong đó có người tàn tật học nghề và làm 
việc tại các cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn huyện, quận, thị xã. 
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ sở này. 

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm: 

a. Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch thu, chi của 
Quỹ trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định; 

b. Hướng dẫn các cơ sở, đối tượng xây dựng dự án; kiểm tra, thẩm định các dự án cấp 
vốn hỗ trợ, vay vốn từ Quỹ, dự án hỗ trợ kinh phí dạy nghề ngắn hạn cho người tàn tật; 

c. Trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định mức hỗ trợ, cho vay đối với các dự án 
xin cấp vốn hỗ trợ và vay vốn của các cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh 
nghiệp, kinh phí đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác dạy nghề, tư vấn, giới 
thiệu việc làm cho người tàn tật; 

d. Quyết toán số thu, chi hàng năm của Quỹ. Hàng năm báo cáo tình hình về vốn cấp, 
vốn vay đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt về Liên Bộ; 



e. Tổ chức hướng dẫn, thực hiện các chính sách, chế độ đối với lao động là người tàn tật 
thuộc địa phương quản lý. Kiểm tra, xác định số lao động là người tàn tật mà các doanh 
nghiệp phải nhận theo tỷ lệ quy định, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định số tiền phải 
nộp vào Quỹ đối với từng doanh nghiệp. 

g. Kiểm tra, thẩm định, chứng nhận “Cơ sở dạy nghề dành riêng cho người tàn tật” hoặc 
“Cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật” hoặc “Doanh nghiệp có người tàn 
tật tham gia cao hơn tỷ lệ quy định” và ra quyết định huỷ bỏ chứng nhận đối với các cơ sở 
không còn đủ điều kiện được hưởng chính sách theo Thông tư này. 

6. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối 
nguồn vốn ngân sách địa phương hỗ trợ Quỹ việc làm dành cho người tàn tật trình Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết định; thẩm định quyết toán của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
bao gồm cả quyết toán thu, chi Quỹ. 

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm: 

a. Chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập kế hoạch dạy nghề, 
giải quyết việc làm cho lao động là người tàn tật trong kế hoạch lao động - việc làm hàng năm 
của địa phương. 

b. Phối hợp với Sở Tài chính cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương cho Quỹ. 

8. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 

a. Thành lập Quỹ và trình Hội đồng nhân dân quyết định ngân sách phân bổ cho Quỹ; 

b. Quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng Quỹ; 

c. Chỉ đạo các Sở, ban ngành địa phương trong việc thực hiện các quy định tại Thông tư 
này. 

d. Khen thưởng theo quy định hiện hành đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các 
quy định tại Thông tư này. 

9. Các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy định tại Thông tư này sẽ được khen thưởng 
theo quy định của pháp luật. Đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng các quy định 
tại Thông tư này thì tuỳ tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại 
Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt 
hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 
quy định của pháp luật. 

10. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế 
Thông tư liên tịch số 01/1998/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 31/01/1998 của Liên Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị 
định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ảnh kịp thời về Liên Bộ để 
nghiên cứu giải quyết./. 

 

Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch 

 vu Đầu tư 

Bộ trưởng 
Bộ Tui chính 

Bộ trưởng  
Bộ Lao động - Thương 

binh vu Xã hội 
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